Trường tiểu học Thượng Quận


 tuần 26:                                        Ngày soạn:  27 /02 / 2018
                                                                    Ngày dạy : Thứ ba ngày  06 / 3 / 2018.
Sáng      Tiết 1 :                                            Tập đọc 
                                                    rước đèn ông sao

I. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: nải chuối ngự, bập bùng trống ếch, tua giấy, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. 
- Hiểu từ ngữ: chuối ngự. Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài: Trẻ em Việt nam rất thích cỗ Trung thu và đêm hội rước đèn. Trong cuộc vui ngày Tết Trung thu, các em thêm yêu quý gắn bó với nhau. ( trả lời được các CH trong SGK ).
- HS yêu thích Tết Trung thu, có ý thức tìm hiểu về phong tục cổ truyền của dân tộc. 

II. chuẩn bị:  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:           
- 2 HS tiếp nối nhau kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài: HS quan sát tranh minh hoạ.
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                    

- GV đọc toàn bài.

- HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng câu: HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV uốn nắn tư thế đọc và lỗi phát âm của các em ( nếu có ).

+ Luyện đọc từng đoạn: . GV chia bài thành 2 đoạn.

. HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp giải nghĩa từ: chuối ngự.
+ Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
* HĐ 2: HD tìm hiểu bài.
- HS đọc thầm cả bài, trả lời: Nội dung mỗi đoạn và trong bài văn  tả những gì ?
- HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi :

+ Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày ntn ? 
+ 1 HS đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời :
+ Chiếc đèn ông sao của Hà có gì đẹp  ? 
+ Những chi tiết nào cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui ? 
- HS liên hệ nói về Tết Trung thu ở địa phương và cảm xúc, niềm vui của mình khi Tết Trung thu đến.                                                                                                                                                      

* HĐ 3: Luyện đọc lại.
- 1 HS đọc lại toàn bài văn. 

- GVHD HS  đọc một số câu, đoạn văn ở bảng phụ.

- Một vài HS thi đọc lại đoạn văn - 2 HS  thi đọc cả bài.

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay. 

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ND bài. Liên hệ kể về lễ hội rước đèn ông sao ở địa phương, trường em.
- GV biểu d​ương những HS học tốt. Dặn HS tiếp tục luyện đọc bài văn.


Tiết 3                                                 Chính tả  ( nghe - viết )
                                         sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Làm đúng  BT 2 ( a ),

- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu r / d / gi.
- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:    
- HS : Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  
- GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con 4 từ bắt đầu bằng tr / ch. 
- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu  bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe - viết.
- GV đọc đoạn văn 1 lượt, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS tập viết những từ ngữ dễ mắc lỗi khi viết bài.
- GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS soát bài, HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS đọc thầm đoạn văn, tự làm bài.

- GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. sau đó đọc kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Nhiều HS đọc lại đoạn văn đã điền âm hoàn chỉnh.

   Lời giải:  hoa giấy - giản dị - giống hệt - rực rỡ - hoa giấy - rải kín -  làn gió.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS xem lại BT, tự viết lại những lỗi sai.


 Tiết 4 :                                                       toán
                                                          T.126: luyện tập

I. mục đích yêu cầu:
- Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng. Biết giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.  

- HS  tự tin, hứng thú trong học tập.
II. chuẩn bị:   

- GV : Các tờ giấy bạc : 2000 đồng, 5000 đồng, 10 000 đồng và các loại đã học.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ :  1 HS trả lời miệng bài 3 trang 131. HS, GV nhận xét. 
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* H§ 1: Thực hành 
+ Bµi 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 

 - HDHS  xác định số tiền trong mỗi ví ( cộng giá trị các tờ giấy bạc trong từng ví ).

- So sánh kết quả tìm được -> Kết luận: chiếc ví ( c ) có nhiều tiền nhất. 

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS làm vào vở. 2 HS làm bài trên bảng ( làm phần a, b ). GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Nhận xét chữa bài. Khuyến khích HS  nên làm nhiều cách làm khác nhau.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trên các số với đơn vị là đồng.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- HD HS quan sát tranh rồi lần lượt làm các phần a, b.

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua được cái kéo.

b) khuyến khích HS nêu các cách lựa chọn khác nhau. 

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trên các số với đơn vị là đồng.

+ Bài 4: - HS tự đọc bài toán và tự giải bài vào vở. 

- 1 HS lên bảng chữa bài - GV chuẩn xác KT.

- Củng cố về giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT về tiền Việt Nam.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


 Chiều  Tiết 1 :                                           Toán
                                 t.127: làm quen với thống kê số liệu

I. MỤC đích yêu cầu: 

- Bước đầu làm quen với với dãy số liệu.
- Biết xử lí số liệu và lập được dãy số liệu ( ở mức độ đơn giản ). 
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ trong SGK

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài 3 trang 133. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

 * HĐ 1: Làm quen với dãy số liệu.

  a) Quan sát để hình thành số liệu:

  - GV cho HS quan sát bức tranh ở trong SGK và hỏi: “ Bức tranh này nói về điều gì ? ”

 - Gọi 1 HS đọc tên và số đo chiều cao của từng bạn, 1 HS khác ghi lại các số đo:  

                     122 cm ; 130 cm ; 127 cm ; 118 cm.

 - GV gới thiệu:  “  Các số đo chiều cao trên đây là dãy số liệu ”.
  b) Làm quen với thứ tự và số số hạng của dãy.
  - GV hỏi: “ Số 122 cm là số thứ mấy trong dãy ? ”. 1 HS trả lời: “ Là số thứ nhất ”. Tương   

  tự đối với các số còn lại.

  - GV hỏi tiếp: “ Dãy số liệu trên có mấy số ? ”. 1 HS trả lời:  “ Có 4 số ”.

  - GV gọi 1 HS lên bảng ghi tên của 4 bạn theo thứ tự chiều cao trên để được danh sách:   

  Anh ; Phong ; Ngân ; Minh. Sau đó gọi một vài HS nhìn vào danh sách và dãy số liệu trên  

  để đọc chiều cao của từng bạn.

  * HĐ 2: Thực hành.
  + Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.

  - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - HS có thể viết các số đo chiều cao của 4 bạn theo thứ tự từ cao đến thấp.

  - Chữa bài, củng cố về dãy số liệu.

  +  Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.

  - GV gọi 1 HS lên bảng làm phần ( a ), 1 HS làm phần ( b ), cả lớp làm vào vở.

  - GV nhận xét, củng cố cho HS các khái niệm của dãy số liệu.

  3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT bài học.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 
 

 Tiết 2:                                                  toán ( * )
                 ôn Luyện: GIẢI bài toán liên quan đến rút về đơn vị
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- Rèn KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  

- GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Ôn luyện giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
+ Bài 1: Có 60 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 3 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ?

-  HS đọc bài toán.

- GV HD HS giải theo 2 bước :

    + B1 : Tìm số cái bánh có trong mỗi hộp ( phép chia ).

    + B2 : Tìm số cái bánh có trong ba hộp ( phép nhân ).

- HS tự làm vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, củng cố về cách giải bài toán có liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 2: Có 24 m vải may được 8 bộ quần áo. Hỏi may 36 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
- Các bước tiến hành tương tự bài 1. HDHS giải theo 2 bước:

    + B1 : Tìm số một vải để may 1 bộ quần áo ( phép chia ).

    + B2 : Tìm số một vải để may 36 bộ quần áo ( phép nhân ).

+ Bài 3: Có 8  xe chở được 320 bao gạo, các xe chở lượng gạo bằng nhau. Hỏi 5 xe như thế chở bao nhiêu bao gạo ?
- Các bước tiến hành tương tự bài 2.

- HDHS giải theo 2 bước:

    + B1 : Tìm số bao gạo 1 xe chở được ( phép chia ).

    + B2 : Tìm số bao gạo 5 xe chở được ( phép nhân ).

- GV khắc sâu cách giải bài toán lien quan đến rút về đơn vị.
+ Bµi 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
        8 thùng:  1040 quyển sách

        5 thùng:  ….. quyển sách ?

- HS đọc yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS nhìn vào tóm tắt, đặt đề toán.

- GVHDHS phân tích tóm tắt bài toán -> xác định dạng toán -> cách giải.
- HS nêu cách giải bài toán theo 2 bước:

    + B1 : Tìm số quyển sách được xếp vào 1 thùng ( phép chia ).

    + B2 : Tìm số quyển sách được xếp vào 5 thùng ( phép nhân ).

- HS tù lµm bài rồi chữa bài.
- GV khắc sâu cách giải bài toán lien quan đến rút về đơn vị.
* HĐ 2: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV n/ xét  tiết học. Dặn HS ghi nhớ cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.      
Tiết 3 :                                                    TẬP ĐỌC ( * )
                                               đi hội chùa hương

I. Mục đícH yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : nườm nượp, trẩy hội, xúng xính, say mê, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc đoạn thơ khác với đoạn văn xuôi.

- Hiểu nghĩa từ ngữ mới: chùa Hương, nườm nượp, trẩy hội, ... Hiểu ND:  Tả hội chùa Hương. Người đi trẩy hội không chỉ để lễ phật mà còn ngắm cảnh đẹp đất nước, hoà nhập với dòng người để thấy yêu hơn đất nước, yêu con người. Học thuộc lòng khổ thơ em thích.

- Giáo dục HS chăm chỉ học tập, yêu quê hương, đất nước.  

II. chuẩn bị:  

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết khổ thơ cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS tiếp nối nhau kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. 
- HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ 1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng câu:  HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

+ Luyện đọc từng khổ thơ:

. HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ. GV dùng bảng phụ HDHS ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ :                               N­êm n­îp / người, xe đi /
                                      Mùa xuân về / trẩy hội.  //

                                      Rừng mơ / thay áo mới /

                                    Xúng xính / hoa đón mời. //
. HDHS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài. (HS đặt câu với mỗi từ : nườm nượp, xúng xính, thanh lịch ).

* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài

- HS đọc thầm 5 khổ thơ đầu, trả lời câu hỏi : Những câu thơ nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng ? 
- HS đọc thầm cả bài thơ : Tìm những câu thơ bộc lộ cảm xúc của người đi hội.
- HS đọc thầm khổ thơ cuối, trả lời : Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì ? 

=> GVchốt ND: Tả hội chùa Hương, Người đi trẩy hội không chỉ để lễ phật mà còn ngắm cảnh đẹp đất nước, hoà nhập với dòng người để thấy yêu hơn đất nước, yêu con người. 

* HĐ 3:  Luyện đọc lại

- Một HS đọc lại bài thơ.

- HS lựa chọn khổ thơ mình thích . Tự đọc nhẩm để thuộc khổ thơ.

- HS  tiếp nối nhau thi đọc thuộc khổ thơ yêu thích. GV có thể yêu cầu HS giải thích vì sao em chọn khổ thơ đó. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại ND bài. Liên hệ: Em đã được đi lễ hội nào chưa ? Cảm nghĩ của em về lễ hội đó như thế nào ?.

- GVnhận xét tiết học. Dặn HS học thuộc khổ thơ  yêu thích hoặc thuộc cả bài.

                                                                                       
  Sáng                                                                          Ngày soạn:  28/  02/ 2018.
                                                      Ngày dạy: Thứ tư ngày 07/ 3/2018
Tiết 1:                                                      toán
               Tiết 128:     làm quen với thống kê số liệu (tiếp) 

I. Mục đích, yêu cầu:

 - B​iết những khái niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê: hàng, cột. Biết cách đọc các số liệu của một bảng. Biết cách phân tích các số liệu của một bảng.  

 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập một cách linh hoạt, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị: Bảng thống kê số con của 3 gia đình trên giấy 40cm x 80cm (HĐ1).

III. Các hoạt động dạy - học:
1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS chữa bài 3 trang 135 SGK. GV nhận xét.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Làm quen với thống kê số liệu

  Bằng thao tác tương tự ở tiết 127 HĐ1. GV dẫn dắt HS để hiểu được:

  - Nội dung của bảng nói về điều gì ?

  - Cấu tạo của bảng gồm : 2 hàng và 4 cột.

 Sau đó hướng dẫn HS cách đọc số liệu của một bảng.

* HĐ2 : Thực hành

Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT. 

 - GV cho HS làm 2 hoặc 3 câu trong SGK, ngoài ra có thể thay thế hoặc phát triển thêm một số câu khác nhằm phát huy trí lực của HS.

  VD: + Lớp 3A có ít hơn lớp 3C bao nhiêu HS giỏi ?

          + Lớp 3A nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu HS giỏi ?

          + Cả 4 lớp có bao nhiêu HS giỏi ?

 - Củng cố cách đọc, phân tích các số liệu của một bảng.

Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT. 

 - GV cho HS nhìn vào bảng thống kê số cây đã trồng được của các lớp khối 3 rồi trả lời các câu hỏi trong bài.

  - HS và GV nhận xét, chuẩn xác KT. 

 - Củng cố cách đọc, phân tích các số liệu của một bảng.

Bài 3: (Nếu còn thời gian) - Cho HS đọc yêu cầu BT.

 - GV giới thiệu cho HS cấu tạo của bảng số liệu (số hàng, số cột) và ý nghĩa của từng hàng, từng cột. 
 - GV cho HS làm 2 hoặc 3 câu trong SGK, ngoài ra có thể thay thế hoặc phát triển thêm một số câu hỏi khác.

  VD: + Tháng nào bán được nhiều vải trắng nhất ?

          + Tháng nào bán được ít vải nhất ?

 - GV củng cố cấu tạo của hai loại bảng số liệu: hai hàng và nhiều hàng. 

3. Củng cố, dặn dò:

 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt.

 - Dặn dò  xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết  2:                                               Đạo Đức
                       tôn trọng thư từ, tài sản của người khác 

I. mục đích, yêu cầu: 

 - Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. 

 - Biết không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác. Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người.

 - Kĩ năng  tự trọng. KN làm chủ bản thân, kiên định, ra quyết định.

 - HS có thái độ tôn trọng thư tư, tài sản của người khác.

II. Chuẩn bị:

· GV :  Lá thư cho trò chơi đóng vai (HĐ1). Phiếu thảo luận nhóm (HĐ2).

· PP: Giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

III. Các hoat động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Xử lí tình huống qua đóng vai

· Mục tiêu: HS biết được một biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.

· Cách tiến hành:

  - GV yêu cầu các nhóm thảo luận để xử lí tình huống sau, rồi thể hiện qua trò chơi đóng vai.

  - Các nhóm HS độc lập thảo luận tìm cách giải quyết, rồi phân vai cho nhau.

  - Một số nhóm đóng vai.

  - HS thảo luận lớp:

  + Trong những cách giải quyết mà các nhóm đưa ra, cách nào là phù hợp nhất ?

  + Em thử đoán xem, ông Tư sẽ nghĩ gì về Nam và Minh nếu thư bị bóc ?

 - GV kết luận: SGV trang 89.

* HĐ2: Thảo luận nhóm
· Mục tiêu : HS  hiểu được như thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và vì sao cần phải tôn trọng​.

· Cách tiến hành:
  -  GV phát phiếu học tập và yêu cầu các nhóm HS thảo luận:

  - Các nhóm HS làm việc.

  - Theo từng nội dung, đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình trước lớp ; các nhóm khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác.

  - GV kết luận: SGV trang 90.

* HĐ3: Liên hệ thực tế

· Mục tiêu: HS tự đánh giá việc mình tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.
· Cách tiến hành:

 - GV yêu cầu từng cặp HS trao đổi với nhau theo câu hỏi:

  + Em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản gì, của ai ?

  + Việc đó xảy ra như thế nào ?

 - Từng cặp HS trao đổi với nhau.

 - GV mời một số HS trình bày trước lớp. Những em khác có thể hỏi để làm rõ thêm những chi tiết mà mình quan tâm.

 - GV tổng kết, khen ngợi những em đã biết tôn trọng thư từ, tài sản của người khác và đề nghị lớp noi theo.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức. - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.

Tiết 3:                                                     Tập viết
                                                     ôn chữ hoa t

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa T( 1 dòng ), D, Nh (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Tân trào (1 dòng ) và câu ứng dụng : Dù ai...mồng mười tháng ba (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ. 

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD HS ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II.  chuẩn bị: Mẫu chữ hoa T . Tên riêng: Tân trào

III. các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra bài cũ:  HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa S.     

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
 - Luyện viết chữ viết hoa

+ HS tìm trong bài những chữ  viết hoa : T, D, N(Nh).
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa T, D, N.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết chữ T trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+1 HS đọc từ ứng dụng: Tân Trào.
  + GV giới thiệu về Tân Trào.
+ HS tập viết từ Tân Trào. 
+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+1 HS đọc câu ứng dụng: Dù ai .... tháng ba.

+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết trên bảng con các chữ : Tân Trào, giỗ Tổ.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài để chấm nhận xét, đánh giá

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa T.
- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.


  Tiết 4                                                Tự  nhiên - xã hội
                                                                tôm, cua

i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nêu đ​ược ích lợi của tôm, cua đối với đời sống con ng​ười. Nói tên và chỉ được các bộ phận bên ngoài của tôm, cua trên hình vẽ hoặc vật thật. 

- Rèn kĩ năng quan sát và thảo luận đúng, nhanh. 

- Ham tìm hiểu, yêu thích môn học. Giáo dục HS yêu quý biển, đảo và có ý thức bảo vệ và giữ gìn biển, đảo.

II. Chuẩn bị:  

- Các hình trong SGK trang 98, 99. Các tranh ảnh về tôm, cua, về việc nuôi, đánh bắt và chế biến tôm, cua.

- Vật thật: tôm, cua.

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Quan sát và thảo luận 

+ Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài cơ thể của các con tôm và cua.
+ Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình các con tôm và cua trong SGK trang 98, 99 và sưu tầm được ( 2 nhóm quan sát con tôm, 2 nhóm quan sát con cua ).
- Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn thảo luận theo các gợi ý sau :
. Hãy quan sát tôm và cua và cho cô biết tôm, cua gồm những bộ phận nào ? 

( Tôm: có đầu, đuôi, chân, mắt, râu, ....        Cua: có mai, càng, chân, mắt, ... ).

. Bên ngoài cơ thể của những con tôm, cua có gì bảo vệ ? ( Tôm, cua được một lớp vỏ cứng bảo vệ ).

. Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không ? ( Không xương sống ).

. Hãy đếm xem tôm, cua có bao nhiêu chân, chân của chúng có gì đặc biệt ? ( Tôm và cua có nhiều chân và chân có đốt ).

Bước 2: Làm việc cả lớp 

- Đại diện các nhóm trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con.

- HS, GV nhận xét, bổ sung.

- 2 HS nhắc lại những bộ phận bên ngoài của tôm, cua. GV kết hợp vào hình vẽ minh họa.

- GV giới thiệu một số loại tôm, cua cho HS quan sát: Tôm hùm, tôm càng xanh, tôm đồng. Cua  biển, cua đồng, ...
- GV hỏi: " Sau khi thảo luận và quan sát các em hãy cho cô biết những điểm giống và khác nhau giữa tôm và cua ? "
- GV nhận xét và rút ra kết luận: Tôm và cua có hình dạng, kích thước khác nhau nhưng chúng đều không có xương sống. Cơ thể chúng được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng, có
nhiều chân và chân phân thành các đốt.
- Gọi một số HS đọc lại.

* HĐ 2: Thảo luận cả lớp

+ Mục tiêu: Nêu đư​ợc ích lợi của tôm và cua.
+ Cách tiến hành:
- GV gợi  ý cho cả lớp thảo luận:

. Con người sử dụng tôm, cua để làm gì ? (Tôm, cua dùng làm thức ăn cho người và động vật, làm hàng xuất khẩu ).

. Thế ở nhà các em có thường ăn tôm, cua không ? Hãy kể các món ăn từ tôm, cua mà em biết ? 

.  Thế các em có biết tại sao chúng ta nên ăn các món ăn từ tôm, cua không ? ( Tôm, cua là những thức ăn giàu dinh dưỡng, tốt cho cơ thể chúng ta ).
=> GV kết luận :  Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người - HS nhắc lại.
* Cho HS quan sát tranh về hoạt động nuôi, đánh bắt và chế biến tôm, cua.
- GV giới thiệu về hoạt động nuôi, đánh bắt và chế biến tôm.

- ở nước ta có nhiều sông, hồ và biển là những môi trường thuận tiện để nuôi và đánh bắt tôm, cua. Hiện nay nghề nuôi tôm khá phát triển và tôm đã trở thành một mặt hàng xuất khẩu của nước ta.
* GV cho HS quan tranh về biển, đảo:

- GV giới thiệu cho HS thấy  nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận của nước ta.

-> Liên hệ: nói về ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường biển đảo của nước ta.

3. Củng cố, dặn dò:
 - HS đọc Mục bạn cần biết.                   

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS. 

 - Dặn HS xem lại bài và chuẩn bị bài mới là bài "Cá".

   
 Sáng                                                        Ngày soạn:  28 / 02 / 2018
                                                  Ngày dạy: Thứ năm ngày  08 /3 / 2018.

  Tiết 1:                                                luyện từ và câu
                                              từ ngữ về lễ hội . dấu phẩy 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm lễ hội; ôn luyện về dấu phẩy.
- Hiểu nghĩa các từ lễ, hội, lễ hội ( BT 1 ). Tìm đ​ược một số từ ngữ thuộc chủ điểm Lễ hội ( BT 2 ). Đặt được đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT 3 - a - b - c ).

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:    - 3 tờ phiếu viết nội dung BT 1.

                          - 4 băng giấy viết BT 2

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- HS làm  miệng BT 1 ( tiết LTVC - tuần 25 ). 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về lễ hội.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài cá nhân, sau đó, trao đổi theo nhóm.

- GV dán lên bảng 3 tờ phiếu, mời 3 HS lên bảng làm. 

- Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Bốn, năm HS đọc lại lời giải đúng.

- Củng cố TN về lễ, hội, lễ hội.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT; trao đổi trong nhóm, viết nhanh tên một số lễ hội, hội và hoạt động trong lễ hội và hội vào phiếu.

- Đại diện các nhóm dán kết quả làm bài trên bảng lớp, trình bày. 
- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận nhóm hiểu biết nhất về lễ hội.

- GV lấy bài của nhóm thắng cuộc làm chuẩn, bổ sung một số tên để hoàn chỉnh bảng kết quả, kết hợp giải thích về một số lễ hội, hội, trò chơi trong lễ hội và hội.

- Cả lớp viết bài vào vở theo lời giải đúng.
- Củng cố từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội.

	Tên một số

lễ hội
	lễ hội đền Hùng, đền Gióng, chùa Hương, Tháp Bà, núi Bà, chùa Keo, Phủ Giầy, Kiếp Bạc, Cổ Loa, ...

	Tên một số hội
	hội vật, bơi trải, đua thuyền, chọi trâu, đua voi, đua ngựa, chọi gà, thả diều, hội lim, hội khỏe Phù Đổng, ...

	Tên một số

hoạt động trong

lễ hội và hội
	cúng Phật, lễ Phật, thắp hương, tưởng niệm, đua thuyền, đua ngựa, đua mô tô, đua xe đạp, kéo co, ném còn, cướp cò, đánh đu, thả diều, chơi cờ tướng, chọi gà, ...


* HĐ 2: Luyện tập về dấu phẩy.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV giúp HS nhận ra điểm giống nhau giữa các câu: mỗi câu đều bắt đầu bằng bộ phận chỉ nguyên nhân ( với các từ vì, tại, nhờ ). 

- HS làm bài cá nhân.

- GV mời  4 HS làm bài trên 4 băng giấy trên bảng lớp.

- Cả lớp chữa bài, chốt lời giải đúng.

- Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

- Củng cố cách dùng dấu phẩy trong các câu văn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố, khắc sâu vốn từ về lễ hội.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại các bài LTVC đã học để chuẩn bị ôn tập vào tuần sau.


Tiết 3 :                                                Chính tả  ( nghe - viết )
                                                 rước đèn ông sao

i. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôI; Làm đúng  BT 2 ( a ).
- Rèn KN nghe - viết chính tả, KN phân biệt âm đầu r / d / gi.
- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị:      

- GV: 3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng ở BT 2 ( a ).

- HS : Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:  

- GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con các từ ngữ sau:

   dập dềnh, giặt giũ, dí dám, khóc rưng rức  - GV nhận xét.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu  bài: 
                          b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe - viết.
- GV đọc đoạn văn 1 lượt, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV hỏi: + Đoạn văn tả gì ? ( Mâm cỗ đón Tết Trung thu của Tâm )

               + Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ? 

- HS tập viết những từ ngữ dễ mắc lỗi khi viết bài.

- GV đọc cho HS viết bài,  theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả

+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS đọc thầm  yêu cầu của BT, tự làm bài cá nhân.

- GV dán bảng 3 tờ phiếu, mời 3 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức. 

- Đại diện mỗi nhóm đọc kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Cả lớp viết bài vào vở BT ( viết 10 từ ).

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS xem lại BT, tự viết lại những lỗi sai.


Tiết 4                                                              Toán
                                                          t.129: luyện tập
I. MỤC đích yêu cầu: 
- Biết đọc, phân tích và xử lí số liệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản.
- Rèn kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu của một dãy và bảng số liệu đơn giản. 

- HS ham thích học toán.
II. chuẩn bị: - GV : Bảng phụ ( BT 1).
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS làm miệng bài 2 trang 137. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                        b) Các hoạt động:

 * HĐ 1: Thực hành lập bảng số liệu.
+ Bài 1: - GV treo bảng phụ và hỏi :  +  “ Bảng trên nói về điều gì ? ”
                                               +  “ ¤ trống ở cột thứ hai ta phải điền gì ? ”

- Gọi 1 vài HS trả lời: “ Số thóc gia đình chị út thu hoạch trong năm 2001”.

 - GV hỏi tiếp:  “ Năm 2001 gia đình chị út thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ? ”.
- GV gọi 1 HS lên điền số liệu vào ô trống của cột thứ hai bằng phấn màu. Tương tự đối với các ô trống còn lại.
- Sau khi điền xong, GV gọi HS trả lời: Trong ba năm đó, năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất ? Năm 2001 thu hoạch được ít hơn năm 2003 bao nhiêu ki - lô - gam thóc ?

  - Chữa bài, củng cố về cách lập bảng số liệu.

  * HĐ 2: Thực hành xử lí số liệu của một dãy. 
  + Bài 3: - HS  xác định yêu cầu của bài.
  - Cho HS tự làm bài vào vở. 1 HS làm bảng lớp.  
  - HS nhận xét, chữa bài.

  - Củng cố kĩ năng thực hành xử lí số liệu của một dãy.
  * HĐ 3: Thực hành xử lí số liệu của một bảng.

  + Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
  - GV hướng dẫn để HS nắm được cấu tạo của bảng: Cho HS đọc câu hỏi và lời giải mẫu  

  phần ( a ), HS  tự làm làm phần ( b) vào vở.
  - GV nhận xét, chữa, rèn kĩ năng thực hành xử lí số liệu của một bảng.
  3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT về cách lập bảng số liệu và xử lí số liệu.
  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 

 Chiều  Tiết 1:                               Tự  nhiên - xã hội
                                                                cá

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Nêu được ích lợi của cá đối với đời sống con người. Nói tên và chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hoặc vật thật.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- HS có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên.    
II. Chuẩn bị:  
- Các hình trong SGK trang 100, 101.

- GV và HS: sưu tầm tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến cá.

III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS nêu ích lợi của tôm và cua.
2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Quan sát và thảo luận. 

+ Mục tiêu: - Chỉ và nói tên các bộ phận cơ thể của các con cá được quan sát.
+ Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm.

- GV yêu cầu HS quan sát hình các con cá trong SGK trang 100, 101 và tranh ảnh các con cá sưu tầm được.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận:

. Chỉ, nói tên các con cá có trong hình. Bạn có nhận xét gì về độ lớn của chúng.

. Bên ngoài cơ thể của những con cá này thường có gì bảo vệ ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không ?

. Cá sống ở đâu ? Chúng thở bằng gì và di chuyển bằng gì ?

Bước 2: Làm việc cả lớp. 

- Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Sau khi các nhóm trình bày xong. HS có thể rút ra đặc điểm chung của cá.

=> KL: Cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vảy bao phủ, có vây.

* HĐ 2:  Thảo luận cả lớp.
+ Mục tiêu: Nêu được ích lợi của cá.
+ Cách tiến hành: - GV nêu vấn đề cho cả lớp  thảo luận:
. Kể tên một số cá sống ở nước ngọt và nước mặn mà em biết.

. Nêu ích lợi của cá.

. Giới thiệu về hoạt động nuôi, đánh bắt hay chế biến cá mà em biết.

=> KL: Phần lớn các loài cá được sử dụng làm thức ăn. Cá là thức ăn ngon và bổ, chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người. ...

- GV giới thiệu cho HS một số loài cá biển ( cá chim, cá ngừ, cá đuối, mập, ... ), giá trị của chúng, tầm quan trọng phải bảo vệ chúng.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT. Liên hệ để HS nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên.    
 Tiết 2:                                              luyện từ và câu ( * )
                                          ÔN: từ ngữ về lễ hội . dấu phẩy 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố vốn từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội; ôn luyện về cách sử dụng dấu phẩy.
- Rèn KN nhận biết và sử dụng vốn TN về lễ hội, KN sử dụng dấu phẩy khi viết câu.
- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:    - Vở BT Tiếng Việt in

III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Củng cố vốn từ ngữ vÒ lÔ héi.
GV tổ chức cho HS làm BT 1, 2 ( Vở BT T Việt in – Trang 35, 36 )

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài cá nhân, nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B theo yêu cầu.

- Một số HS tiếp nối nhau nêu KQ.

- Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Bốn, năm HS đọc lại lời giải đúng.

- Củng cố khắc sâu KT vÒ lễ, hội, lễ hội.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT; sau đó tự làm bài vào trong vở, viết nhanh tên một số lễ hội, hội và hoạt động trong lễ hội và hội vào vở BT.

- HS lần lượt nêu tên một số lễ hội, hội và một số hoạt động trong lễ hội và hội. 

- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận , khen những HS có hiểu biết nhất về lễ hội.

- GV kết hợp giải thích về một số lễ hội, hội, trò chơi trong lễ hội và hội.

- Cả lớp viết bài vào vở theo lời giải đúng.

- Củng cố vốn từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội.

* HĐ 2: Luyện tập về dấu phẩy.

GV tổ chức cho HS làm BT 3 ( Vở BT T Việt in – Trang 36 )

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV giúp HS nhận ra điểm giống nhau giữa các câu: mỗi câu đều bắt đầu bằng bộ phận chỉ nguyên nhân ( với các từ vì, tại, nhờ ). 

- HS làm bài cá nhân.

- GV mời  4 HS làm bài trên bảng lớp.

- Cả lớp chữa bài, chốt lời giải đúng.

- Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

- Củng cố cách dùng dấu phẩy trong các câu văn.

* HĐ 3:  Củng cố, dặn dò.

- GV củng cố, khắc sâu vốn từ về lễ hội.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. Dặn HS xem lại các bài LTVC đã học để chuẩn bị ôn tập vào tuần sau.

Tiết 3                                                    toán *
     luyện tập về  các phép tính liên quan đến tiền việt nam

I. Mục đích, yêu cầu :
 - Củng cố về nhận biết và cộng, trừ các phép tính có liên quan đến tiền Việt Nam.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng đúng, nhanh và giải toán có liên quan đến tiền tệ.

 - HS  tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị:  Nội dung ôn tập. 

III. Các hoạt động dạy - học :
1. Kiểm tra bài cũ:
 - GV cho HS xem các tờ giấy bạc loại 5000 đồng, 2000 đồng, 1000 đồng.

 - HS nêu các mệnh giá tiền của từng tờ giấy bạc trên. 
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Củng cố về nhận biết và cộng, trừ các phép tính có liên quan đến tiền V N.

Bài 1 : An mua một hòn tẩy hết 3000 đồng, mua một thước kẻ 2000 đồng, một cái com pa 5000 đồng. Hỏi:
 a)Trong các đồ vật trên:đồ vật nào có giá tiền ít nhất ? đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất ?

  b) Mua một cái thước kẻ và một hòn tẩy thì hết bao nhiêu tiền ? 

  c) Giá tiền một cái com pa hơn giá tiền một hòn tẩy là bao nhiêu ?

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS tự làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng nhận biết và thực hiện các phép tính cộng, trừ với các số có đơn vị là đồng.

Bài 2 :   Mẹ mua rau hết 6500 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc loại

5000 đồng và một tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?

 - HS đọc bài toán, phân tích bài toán, tìm phép tính giải.

 - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài. 

 - GV chuẩn xác kiến thức.

                                                        Bài giải

                                         Số tiền mẹ đưa cho cô bán hàng là :

                                             5 000 + 2000 = 7000 (đồng)

                                        Số  tiền cô bán hàng phải trả lại là:

                                            7000 -  6500 = 500 (đồng)

                                                                     Đáp số : 500 đồng.

* HĐ2 : (Nếu còn thời gian)

 - HS tự đặt 1 bài toán tương tự như bài 2 rồi giải bài toán.
 - Chữa bài, nhận xét, bổ sung.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 

Sáng                                                             Ngày soạn :  01 / 3 / 2018
                                                       Ngày dạy: Thứ sáu ngày  09 / 3 / 2018.
 Tiết 1:                                                            tập làm văn
                                                   kể về một ngày hội
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  
- Bước đầu biết kể về một ngày hội theo gợi ý cho trước. Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn. 

- Rèn kĩ năng kể chuyện rõ ràng, tự nhiên. Viết mạch lạc. 
- Các KNS được GD trong bài: KN tư duy sáng tạo; KN tìm kiếm xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu; KN giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực.
- HS có ý thức tìm hiểu về truyền thống lễ hội của quê hương.

I. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn những câu hỏi gợi ý của BT 1. 
- Các PP/ KT dạy học: PP làm việc nhóm - chia sẻ thông tin.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS kể về quang cảnh và hoạt động của những người tham gia lễ hội theo 1 trong 2 bức ảnh ở bài TLV miệng tuần 25. GVnhËn xét, đánh giá.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                       b) Các hoạt động:
* HĐ 1:  Luyện kể về một ngày hội.
- HS  đọc yêu cầu 1 ( SGK ) và các câu hỏi gợi ý.

- Một vài HS phát biểu, trả lời câu hỏi: Em chọn kể về ngày hội nào ?
- 1 HS kể mẫu ( theo 6 gợi ý ). GV nhận xét.

-  Một vài HS tiếp nối nhau thi kể.   
- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể hay, hấp dẫn người nghe.

* HĐ 2: Luyện viết kể về một ngày hội.
- 1 HS đọc yêu cầu 2 ( SGK ). 
- GV nhắc HS chú ý: chỉ viết những điều các em vừa kể về những trò vui trong ngày hội. Viết thành đoạn văn liền mạch khoảng 5 câu.
- HS viết bài. GV giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét. 
- GV chÊm nhận xét một số bài làm tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.


  Tiết 2:                                            thủ công
                                     Làm lọ hoa gắn t​​ường  ( Tiết 2 )

I. Mục  đích,yêu cầu:

 - Biết vận dụng kĩ năng gấp, cắt, dán để làm lọ hoa gắn t​ường.

 - Làm đ​​ược lọ hoa gắn t​ường theo đúng quy trình kĩ thuật. Các nếp gấp t​ương đối đều, thẳng, phẳng. Lọ hoa t​ương đối cân đối. 

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II. Chuẩn bị: Giấy màu, kéo, keo, th​​ước kẻ. Mẫu lọ hoa gắn t​​ường bằng bìa.

                        Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tư​​ờng. 
III. Các hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:      a ) Giới thiệu bài:
                    b ) Các hoạt động:

* HĐ 1: Củng cố kiến thức cũ
 - HS nhắc lại các bư​ớc làm lọ hoa gắn t​ường bằng cách gấp giấy.

 - GV  nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm lọ hia gắn tường để hệ thống lại các b​ước làm lọ hoa gắn t​ường.

  + B​​ước 1 : Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều.

  + B​​ước 2 : Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa.

  + B​​ước 3 : Làm thành lọ hoa gắn t​​ường.

* HĐ 2: Thực hành

  - GV tổ chức cho HS thực hành.

  - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những HS còn lúng túng.
3. Củng cố, dặn dò:
  - HSG nêu quy trình làm lọ hoa gắn t​​ường.

  - Nhận xét về ý thức học tập.

  - Dặn dò HS chuẩn bị giờ học sau.

Tiết 3                                                         toán
                                              T.130: ÔN  Tập
I. mục đích yêu cầu:
- Ôn tập, củng cố KT về Giải bài toán bằng hai phép tính liên quan đến rút về đơn vị.
- Rèn KN Giải bài toán bằng hai phép tính liên quan đến rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị: 
- GV: ND các BT liên quan.
III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Luyện tập giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
+ Bài 1: Có 24 m vải may được 8 bộ quần áo. Hỏi may 38 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
- HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.
- HDHS phân tích bài toán : May   8 bộ quần áo hết 24 m vải.

                                              May 45 bộ quần áo hết ... m vải ?

-> Cách giải : . Bước 1 :  Tính số m vải để may 1 bộ quần áo.

                       . Bước 2 :  Tính số m vải để may 45 bộ quần áo.

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố, khắc sâu cách giải bài toán bằng 2 phép tính liên quan đến rút về đơn vị.

+ Bài 2 : Có 24 cái cốc xếp đều vào 4 hộp. Hỏi có 78 cái cốc thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế ?.

- Tiến hành tương tự bài 1, HDHS tính theo 2 bước :

. Bước 1 : . Tính số cốc xếp vào 1 hộp.

                 . Bước 2 : Tính số hộp để xếp 78 cái cốc.

+ Bài 3 : Có 5 xe chở được 750 kg gạo, các xe chở lượng gạo bằng nhau. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo ?
- Tiến hành tương tự bài 1, 2 HDHS tính theo 2 bước :

. Bước 1 : . Tính 1 xe chở bao nhiêu kg gạo.

. Bước 2 :  Tính 3 xe chở bao nhiêu kg gạo.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.
+ Bµi 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
        8 thùng:  1040 quả cam
        5 thùng:  ….. quả cam ?

- HS đọc yêu cầu của bài, nêu tóm tắt bài toán.

- 1 HS nhìn vào tóm tắt, đặt đề toán.

- GVHDHS phân tích tóm tắt bài toán -> xác định dạng toán -> cách giải.
- HS nêu cách giải bài toán theo 2 bước:

    + B1 : Tìm số quả cam được xếp vào 1 thùng ( phép chia ).

    + B2 : Tìm số quả cam được xếp vào 5 thùng ( phép nhân ).

- HS tù lµm bài rồi chữa bài.
- GV khắc sâu cách giải bài toán lien quan đến rút về đơn vị.
* H§ 2: Củng cố, dặn dò. 

- GV khắc sâu cách giải bài toán bằng 2 phép tính liên quan đến rút về đơn vị.


 Tiết 4:                                                    sinh hoạt 
                                              sinh hoạt sao
- HS thấy được các ưu nhược điểm, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :
- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.
* Ưu điểm....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
5. Phương hướng tuần tới.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm của tháng 3.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI sèng                                        
                                              BµI 4: BÁC HỒ LÀ THẾ ĐẤY
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Cảm nhận được phẩm chất cao quý của Bác Hồ : tôn trọng công sức lao động của mọi người , coi trọng lợi ích của dân, của tập thể . 

- Biết nêu được những biểu hiện , việc làm thể hiện các đức tính trên.

- Biết trân trọng, đặt lợi ích của cộng đồng, tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

II. CHUẨN BỊ: 
- Tranh minh họa bài đọc ( SGK )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	* Hoạt động 1: Đọc hiểu.  
- GV đọc truyện Bác Hồ là thế đấy .
- 2, 3 HS đọc lại.

- HD tìm hiểu ND truyện :

+ HS làm việc cá nhân : đọc thầm toàn bài rồi trả lời các câu hỏi  1, 2, 3 ( SGK ).

1.  Bác Hồ đã chọn cách xưng hô với cụ già người Hưng Yên ntn? Vì sao Bác chọn cách xưng hô đó ?

2.  Khi được biết nguồn gốc của thùng cá , Bác đã nói gì ? Em hiểu điều gì về Bác qua câu nói đó ?

3. Theo em vì sao Bác trả lại tiền cá cho  HTX ? 

. Một số HS tiếp nối nhau nêu câu TL.

. GV + HS nhận xét, chốt câu TL đúng.

. GV khắc sâu bài học rút ra từ câu chuyện : Phải biết tôn trọng công sức lao động của mọi người, coi trọng lợi ích của tập thể.
+ HS làm việc theo nhóm. 

- HS thảo luận nhóm đôi +TLCH 4 ( SGK ):

4. Câu chuyện trên cho em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ.

. Đại diện 1 số nhóm trình bày.

. GV + HS nhận xét, bổ sung.

. GV nhận xét, chuẩn xác  -> KL về phẩm chất cao quý của Bác Hồ : Bác rất tôn trọng công sức lao động của mọi người, coi trọng lợi ích của nhân dân, của tập thể.
* Hoạt động 2: Thực hành - ứng dụng. 

 + HS làm việc cá nhân: tự làm các BT 1, 2 ( SGK – T.17 ) :

1. Em hãy kể một việc em đã làm thể hiện sự trân trọng của em trước công sức lao động của người thân .

2. Em hãy nêu một việc làm giữ gìn của công của một bạn trong lớp em ?
. Một số HS tiếp nối nhau kể.

. GV + HS nhận xét, kết luận những việc làm đúng.

. GV khen một số bạn đã có những việc làm đúng thể hiện sự trân trọng công sức lao động của người thân và những bạn có ý thức bảo vệ của công. 
+ HS làm việc theo nhóm 4: 

Thảo luận về  việc  các em đã làm thể hiện thái độ tôn trọng công sức lao động của bác lao công trong thôn xúm ?
- Các nhóm thảo luận sau đó GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GVKL: Cần phải biết tôn trọng công sức lao động của mọi người.
* Hoạt động 3:  Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại nội dung bài học. 

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS học tập đức tính của Bác : Biết trân trọng, đặt lợi ích của cộng đồng, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Chiều  Tiết 1                                  tập làm văn *                                                                                                                 
	


                                       LUYỆN TẬP  kể về một ngày hội

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  

- Biết kể về một ngày hội theo gợi ý cho trước. Viết được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn. 

- Rèn kĩ năng kể chuyện rõ ràng, tự nhiên. Viết mạch lạc. 

- Các KNS được GD trong bài: KN tư duy sáng tạo; KN tìm kiếm xử lí thông tin, phân tích, đối chiếu; KN giao tiếp: lắng nghe và phản hồi tích cực.

- HS có ý thức tìm hiểu về truyền thống lễ hội của quê hương.

I. chuẩn bị:    

- Bảng phụ viết sẵn những câu hỏi gợi ý của BT 1. 

- Các PP/ KT dạy học: PP làm việc nhóm - chia sẻ thông tin.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1:  Luyện tập kể về một ngày hội.
- GV nêu và ghi bảng yêu cầu ( 1 ) : Hãy kể về một lễ hội mà em biết.
- HS  đọc lại yêu cầu 1. 
- Gv gắn bảng phụ ghi sẵn các gợi ý , HS đọc lại các gợi ý.

+ Đó là hội gì ?

+ Hội được tổ chức khi nào ? Ở đâu ?

+ Mọi người đi xem hội như thế nào ?

+ Hội được bắt đầu bằng hoạt động gì ?

+ Hội có những trò vui gì ?

+ Cảm tưởng của em về ngày hội đó như thế nào ?
- Một vài HS phát biểu, trả lời câu hỏi: Em chọn kể về ngày hội nào ?

- 1 HS kể mẫu ( theo 6 gợi ý ). GV nhận xét.

-  Một vài HS tiếp nối nhau thi kể.   

- GV và cả lớp nhận xét, bình chọn bạn kể hay, hấp dẫn người nghe.

* HĐ 2: Luyện viết kể về một ngày hội.
- GV nêu và ghi bảng yêu cầu ( 2 ): Viết lại những điều em vừa kể về những trò vui trong ngày hội thành một đoạn văn ( khoảng 6 – 8 câu ).

- 1 HS đọc yêu cầu 2. 

- GV nhắc HS chú ý: chỉ viết những điều các em vừa kể về những trò vui trong ngày hội. Viết thành đoạn văn liền mạch khoảng 5 câu.

- HS viết bài. GV giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- Một số HS đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét. 

- GV chÊm nhận xét một số bài làm tốt.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. Dặn HS  xem lại bài và hoàn thành tiếp bài viết ( những em chưa hoàn thành ).

Tiết 2 :                                                     luyện viết
                                                          bài  23 
I. Mục đích yêu cầu:
- Luyện viết bài Mùa hoa sấu ( Vở Luyện viết chữ đẹp – L.3 – Quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  HS: Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: Luyện viết các chữ hoa  B, C, § H, M, N,  X,  T, V. 

- 2 HS đọc bài : Nhân dân luôn ghi sâu lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh:....
- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, C, §, H, M, N, X, T, V ở bảng con .

- GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ 2: HS luyện viết bài vào vở.

- GVnªu yêu cầu viết: viết bài "Nhân dân .."( Vở Luyện viết chữ đẹp – L.3 – Quyển 1 ).
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài.
- GV nhận xét , đánh giá 1 số bài
- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4: Củng cố, dặn dò. 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn HS luyện viết lại bài cho đúng, đẹp.

                                                                             

Tiết 3                                                          toán
luyện tập tổng hợp
I. Mục đích yêu cầu

- Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học từ đầu học kỳ II đến thời điểm này.

- Rèn kỹ năng làm tính và giải toán có lời văn.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị  

- Chuẩn bị bảng phụ ghi BT.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT : - GV treo bảng phụ 

Bài 1: Tính giá trị biểu thức.

4758 + 2515 - 127          51 x 2 + 1459

3176 + (570 - 25)            865 - 116 x 7

- HS nêu yêu cầu của BT. Phân tích yêu cầu của BT.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập và giải thích cách làm.

- HS nhận xét. GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách thực hiện tính giá trị biểu thức.

Bài 2: Tổ 1 của lớp 3A có 7 HS đạt danh hiệu tiên tiến cả năm và được thưởng 35 tập giấy. Hỏi tổ 2 cùng lớp có 9 HS tiên tiến cả năm thì được thưởng bao nhiêu tập giấy.

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

Bài 3: Có hai bao gạo, bao thứ nhất nặng 18 kg và nặng bằng 1/4 bao thứ hai. Hỏi bao thứ 2 nặng hơn bao thứ nhất bao nhiêu kg gạo?

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải bài toán bằng 2 phép tính.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết  sau      

                               Duyệt của BGH 

        Tiết 3                                                    luyện viết
                                                          bài 26 : suối

I. Mục đích yêu cầu :
- Luyện viết bài 26 : Suối ( Vở Luyện viết 3 – Quyển 1 ).
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  

    HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học : 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa D, L, E, S, T, V . 

- 1, 2 HS đọc bài  Suối.

- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  D, L, E, S, T, V vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn.   

* HĐ 2 : HS luyện viết bài vào vở

- GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò 
- GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS luyện viết lại bài vào vở luyện viết cho đep.


  Buổi chiều                        
    jghj
  Trường t. H. thượng quận.
                    Tổ 2 + 3.

Giáo án Hội giảng

Môn : Tiếng Việt - Lớp 3.
Họ và tên người soạn:  Nguyễn Thị An - Trình độ: CĐTH.

           Chức vụ : Tổ trưởng tổ 2 + 3 - Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm lớp 3A. 

           Ngày soạn : Ngày  10 / 3 / 2014.

           Ngày dạy: Thứ sáu  ngày  14 tháng 3 năm 2014.

           Tên bài dạy: 

luyện từ và câu

                                              từ ngữ về lễ hội. dấu phẩy 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm lễ hội; ôn luyện về dấu phẩy.
- Hiểu nghĩa các từ lễ, hội, lễ hội ( BT 1). Tìm đ​ược một số từ ngữ thuộc chủ điểm Lễ hội ( BT 2 ). Đặt được đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu ( BT 3 - a – b - c ).

- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:    - 3 tờ phiếu viết nội dung BT 1.

                          - 4 băng giấy viết BT 2

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- HS làm  miệng BT 1( tiết LTVC - tuần 25 ). 

- GV + HS nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Mở rộng vốn từ về lễ hội.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài cá nhân, sau đó, trao đổi theo nhóm.

- GV dán lên bảng 3 tờ phiếu, mời 3 HS lên bảng làm. 

- Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Bốn, năm HS đọc lại lời giải đúng.

- Củng cố vốn từ ngữ về lễ, hội, lễ hội.

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu BT; trao đổi trong nhóm, viết nhanh tên một số lễ hội, hội và hoạt động trong lễ hội và hội vào phiếu.

- Đại diện các nhóm dán kết quả làm bài trên bảng lớp, trình bày. 

- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận nhóm hiểu biết nhất về lễ hội.

- GV lấy bài của nhóm thắng cuộc làm chuẩn, bổ sung một số tên để hoàn chỉnh bảng kết quả, kết hợp giải thích về một số lễ hội, hội, trò chơi trong lễ hội và hội.

- Cả lớp viết bài vào vở theo lời giải đúng.

- Củng cố từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội.

	Tên một số

lễ hội
	lễ hội đền Hùng, đền Gióng, chùa Hương, Tháp Bà, núi Bà, chùa Keo, Phủ Giầy, Kiếp Bạc, Cổ Loa, ...

	Tên một số hội


	hội vật, bơi trải, đua thuyền, chọi trâu, đua voi, đua ngựa, chọi gà, thả diều, hội lim, hội khỏe Phù Đổng, ...

	Tên một số

hoạt động trong

lễ hội và hội
	cúng Phật, lễ Phật, thắp hương, tưởng niệm, đua thuyền, đua ngựa, đua mô tô, đua xe đạp, kéo co, ném còn, cướp cò, đánh đu, thả diều, chơi cờ tướng, chọi gà, ...


* HĐ 2: Luyện tập về dấu phẩy.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV giúp HS nhận ra điểm giống nhau giữa các câu: mỗi câu đều bắt đầu bằng bộ phận chỉ nguyên nhân ( với các từ vì, tại, nhờ ). 

- HS làm bài cá nhân.

- GV mời  4 HS làm bài trên 4 băng giấy trên bảng lớp.

- Cả lớp chữa bài, chốt lời giải đúng.

- Vài HS đọc lại các câu văn đã điền dấu phẩy đúng.

- Củng cố cách dùng dấu phẩy trong các câu văn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV củng cố, khắc sâu vốn từ về lễ hội.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập. Dặn HS về xem lại các bài LTVC đã học để chuẩn bị ôn tập vào tuần sau.

Trường t. H. thượng quận.
                    Tổ 2 + 3.

Giáo án Hội giảng

Môn : Tự nhiên và xã hội - Lớp 3.
Họ và tên người soạn:  Nguyễn Thị An - Trình độ: CĐTH.

           Chức vụ : Tổ trưởng tổ 2 + 3 - Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm lớp 3A. 

           Ngày soạn : Ngày  10 / 3 / 2014.

           Ngày dạy: Thứ sáu  ngày  14 tháng 3 năm 2014.

           Tên bài dạy:
Tự nhiên và xã hội
                                                                      cá
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Nêu được ích lợi của cá đối với đời sống con người. Nói tên và chỉ được các bộ phận bên ngoài của cá trên hình vẽ hoặc vật thật.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- HS có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên.    
II. Chuẩn bị:  
- Các hình trong SGK trang 100, 101.

- GV và HS: sưu tầm tranh ảnh về việc nuôi, đánh bắt và chế biến cá.

III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS nêu ích lợi của tôm và cua.

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                             b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Quan sát và thảo luận. 

+ Mục tiêu: - Chỉ và nói tên các bộ phận cơ thể của các con cá được quan sát.
+ Cách tiến hành:
Bước 1: Làm việc theo nhóm.

- GV yêu cầu HS quan sát hình các con cá trong SGK trang 100, 101 và tranh ảnh các con cá sưu tầm được.

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận:

. Chỉ, nói tên các con cá có trong hình. Bạn có nhận xét gì về độ lớn của chúng.

. Bên ngoài cơ thể của những con cá này thường có gì bảo vệ ? Bên trong cơ thể của chúng có xương sống không ?

. Cá sống ở đâu ? Chúng thở bằng gì và di chuyển bằng gì ?

Bước 2: Làm việc cả lớp. 

- Đại diện các nhóm lên trình bày. Mỗi nhóm giới thiệu về một con, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Sau khi các nhóm trình bày xong. HS có thể rút ra đặc điểm chung của cá.

=> KL: Cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vảy bao phủ, có vây.

* HĐ 2:  Thảo luận cả lớp.
+ Mục tiêu: Nêu được ích lợi của cá.
+ Cách tiến hành:

- GV nêu vấn đề cho cả lớp  thảo luận:

. Kể tên một số cá sống ở nước ngọt và nước mặn mà em biết.

. Nêu ích lợi của cá.

. Giới thiệu về hoạt động nuôi, đánh bắt hay chế biến cá mà em biết.

=> KL: Phần lớn các loài cá được sử dụng làm thức ăn. Cá là thức ăn ngon và bổ, chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người. ...

- GV giới thiệu cho HS một số loài cá biển ( cá chim, cá ngừ, cá đuối, mập, ... ), giá trị của chúng, tầm quan trọng phải bảo vệ chúng.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT. Liên hệ để HS nhận biết sự cần thiết phải bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên.
- GV nhận xét tiết học. Nhắc HS có ý thức bảo vệ sự đa dạng của các loài vật trong tự nhiên, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên.    
TIẾT 2:                                                    ToáN*
                               luyện tập về  tiền việt nam

I. Mục đích, yêu cầu :

 - Củng cố về nhận biết và cách sử dụng các loại giấy bạc đã học.

 - Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng đúng, nhanh và giải toán có liên quan đến tiền tệ.

 - HS  tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị:   HS : Vở BTT in, màu vẽ (BT2).

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố về nhận biết và cách sử dụng tiền Việt Nam

            HD HS làm các bài tập trang 45, 46.

· Bài 1:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS tự làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Chữa bài, rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng với các số có đơn vị là đồng.

· Bài 2: 

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

· Bài 3: 

- HD HS xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm. 

 - Cho cả lớp làm vào vở BT. 

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - GV khuyến khích HS nêu các cách lựa chọn khác nhau. 

· Bài 4:

 - HS đọc bài toán, phân tích bài toán, tìm phép tính giải.

 - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài. 

 - GV chuẩn xác kiến thức.

                                                        Bài giải

                                         Số tiền mẹ đưa cho cô bán hàng là :

                                             5 000 + 2000 = 7000 (đồng)

                                        Số  tiền cô bán hàng phải trả lại là:

                                            7000 -  5600 = 1400 (đồng)

                                                                    Đáp số : 1400 đồng.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.

Tiết 2:                                      luyện từ và câu *

                     Luyện tập từ ngữ về lễ hội. dấu phẩy 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố cách tìm từ ngữ về chủ đề lễ hội ; cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

 - Rèn kĩ năng làm các BT theo yêu cầu một cách chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị: Vở BTTV in, nội dung ôn tập. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:
   HS kể một số lễ hội mà em biết ở quê em.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động: 

* HĐ1: HD HS làm trong vở BT

 - HS mở vở BTTV in trang  35, 36.

 - HS đọc yêu cầu của từng bài rồi làm lần l​ượt từng bài tập. GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành bài tập.

· Bài 1:
 - HSTB nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Nhận xét, chữa bài.

 - Củng cố về lễ, hội, lễ hội. 

· Bài 2:
 - HS nêu yêu cầu BT ; trao đổi trong nhóm, viết tên một số lễ hội, hội và hoạt động trong lễ hội và hội vào vở BT.

 - Gọi một số HS trình bày. Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, kết hợp giải thích về một số lễ hội, hội, trò chơi trong lễ hội và hội.

 - Củng cố từ ngữ thuộc chủ điểm lễ hội.

· Bài 3: 

 - HSTB nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - Mời 3 HS lên bảng làm bài. D​ưới lớp làm bài vào vở BT. GV theo dõi, giúp đỡ khi HS làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố về cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

* HĐ2 : HD HS làm BT sau (Nếu còn thời gian):
 Bài tập: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu văn sau :

 a) Nhờ chăm chỉ học tập  An đã đạt danh hiệu HS giỏi.

 b) Tại không nghe lời mẹ  Bạn Bình đã bị ốm.

 c) Vì yêu nước  thương dân  căm thù giặc sâu sắc  Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa.
 - HS làm bài rồi chữa bài. GV nhận xét, chuẩn xác KT. 
 - Củng cố cách sử dụng dấu phẩy trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Nhấn mạnh nội dung bài.

 - GVnhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.

 - VN xem lại bài. 
toán ( * )
                  luyện tập GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN VIỆT NAM

I. mục đích yêu cầu:
- Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với các mệnh giá đã học.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng. Biết giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.  

- HS  tự tin, hứng thú trong học tập.
II. chuẩn bị:   - Vở BT Toán in.
III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Thực hành 

. GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in – Trang 45, 46 )

+ Bµi 1: - HS xác định yêu cầu của bài. 

 - HDHS  xác định số tiền trong mỗi ví ( cộng giá trị các tờ giấy bạc trong từng ví ).

- So sánh kết quả tìm được -> Kết luận chiếc ví có ớt tiền nhất. 

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS làm vào vở. GVHDHS cộng nhẩm các mệnh giá ghi trên mỗi tờ giấy bạc để được số tiền theo yêu cầu -> Tô màu vào các tờ giấy bạc đó.

- Nhận xét chữa bài. Khuyến khích HS  nên làm nhiều cách làm khác nhau.

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trên các số với đơn vị là đồng.

+ Bài 3: - HS đọc yêu cầu của bài.
- HD HS quan sát tranh rồi lần lượt làm các phần a, b.

a) Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được cái thước kẻ.

b) Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được quyển vở.

c) khuyến khích HS nêu các cách lựa chọn khác nhau. 

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trên các số với đơn vị là đồng.

+ Bài 4: - HS tự đọc bài toán và tự giải bài vào vở. 

- 1 HS lên bảng chữa bài - GV chuẩn xác KT.

- Củng cố về giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.

* HĐ 2: Củng cố, dặn dò. 
- GV khắc sâu KT về tiền Việt Nam.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài.
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